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Báo cáo nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện 
 

áp dụng phương pháp sắc ký lỏng cao áp xác định một 
số carotenoids quan trọng trong thực phẩm 

1. Đặt vấn đề 

Carotenoid là một nhóm các sắc tố được tổng hợp trong thực vật và một số 
loại vi sinh vật. Các carotenoid được chia thành hai nhóm chính: các carotenoid 
nhóm hydrocarbon (carotene) và các carotenoid chứa oxy (còn gọi là 
oxocarotenoid hay xanthophyll). Các xanthophyll có nhóm hydroxyl (-OH) có 
thể kết hợp với acid béo thành carotenol ester [1]. Tới nay đã có hơn 700 loại 
carotenoid được biết đến trong tự nhiên, trong đó khoảng 40 loại thường có mặt 
trong chế độ ăn và khoảng 20 loại là có một lượng đáng kể trong huyết thanh và 
mô của cơ thể người. Trong số đó, 6 loại carotenoid chính có mặt trong huyết 
tương và mô là α-carotene, β-carotene, lycopene (các carotenoid nhóm 
hydrocarbon), β-cryptoxanthin, lutein và zeaxanthin (các carotenoid nhóm 
xanthophyll) [2]. Trong cơ thể người, các carotenoid đóng nhiều vai trò quan 
trọng. Ngoài hoạt tính tiền vitamin A, nhiều nghiên cứu đã cho thấy các 
carotenoid có khả năng tăng cường hệ thống miễn dịch và làm giảm nguy cơ 
mắc các bệnh hiểm nghèo như ung thư, bệnh tim mạch, thoái hóa võng mạc do 
tuổi tác và bệnh cườm [3,4,5,...12]. Những tác dụng sinh học này của carotenoid 
độc lập với hoạt tính tiền vitamin A và là do đặc tính chống oxy hóa của các 
carotenoid, thông qua tác dụng làm mất hoạt tính các gốc tự do và dọn dẹp oxy 
nguyên tử [13, 14, 15]. Vai trò tích cực của các carotenoid trong chế độ ăn đối 
với sức khỏe con người đã và đang là mối quan tâm của nhiều nhà khoa học, vì 
vậy đòi hỏi phải có số liệu thành phần của từng loại carotenoid. 

 Hiện nay, các phương pháp phân tích carotenoid trong thực phẩm đang 
được phát triển, bao gồm sắc ký lớp mỏng và sắc ký lỏng cao áp, để thay thế 
hoặc bổ sung cho phương pháp phân tích cổ điển (sắc ký cột mở - OCC) [16]. Để 
định tính và đánh giá cấu trúc carotenoid, các phương pháp phổ biến là quang 
phổ UV-VIS, phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) và khối phổ [17,18,19]. Ngoài 
ra, phương pháp xác định bằng điện hóa (ECD) cũng là một công cụ rất hữu ích, 
thay thế cho phương pháp HPLC (UV-VIS) thông thường, trong những trường 
hợp đòi hỏi độ nhạy cao (cỡ 10-15) đối với cỡ mẫu nhỏ hoặc phân tích lượng vết. 
Phương pháp đo quang phổ tử ngoại-khả kiến (UV-VIS) thường được dùng để 
ước lượng tổng số carotenoids, tuy nhiên, phương pháp sắc ký lỏng cao áp (pha 
thường và pha ngược, C18 và C30) được dùng phổ biến nhất để xác định từng 
carotenoid riêng biệt.  

Tuy hiện nay chưa có một phương pháp chuẩn để xác định tất cả các carotenoid 
trong thực phẩm nhưng phương pháp của Hart và Scott [22], trên thiết bị sắc ký 
lỏng cao áp được sử dụng rộng rãi trong nhiều nghiên cứu thành phần các 
carotenoid cũng như trong một số thử nghiệm liên phòng [28]. 

 



2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1.  áp dụng phương pháp sắc ký lỏng cao áp và khảo sát các điều kiện phân 
tích các carotenoid. 

2.2.  Xác định hàm lượng α-carotene, β-carotene, lycopene, lutein, zeaxanthin 
trong một số rau quả giàu carotenoid. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1.  Hóa chất, thuốc thử 

Tất cả các loại hóa chất sử dụng đều thuộc loại hóa chất tinh khiết phân tích. 
Methanol, ethanol, acetonitrile, petroleum ether, kali hydroxyt, natri sulfate khan 
của hãng Merck (Đức), n-hexane của hãng Prolabo (Pháp), dichlomethane từ 
hãng BHD (Anh). Các chất chuẩn β-carotene, α-carotene, lutein, zeaxanthin, 
lycopene được mua từ hãng Sigma (Mỹ). 

3.2.  Hệ thống sắc ký lỏng 

Hai hệ thống sắc ký lỏng được sử dụng trong nghiên cứu này là hệ thống sắc 
ký ion với các detetor UV-VIS 2487, huỳnh quang 2475, bơm mẫu bằng tay và 
hệ thống sắc ký axit amin với các detetor PDA 2996, huỳnh quang 2475 và bộ 
bơm mẫu tự động của hãng Water (Mỹ). Cột sắc ký sử dụng là Symmetry C18 
(150mm x 4.6mm x 5µm) và Symmetry Shield RP18 (150mm x 4.6mm x 5µm) 
của hãng Water. Thành phần pha động gồm acetonitrile : methanol (chứa 50mM 
ammonium acetate) : dichlormethane với tỷ lệ tương ứng là 75:15:10 (v/v/v). Tốc 
độ dòng là 1 ml/phút và nhiệt độ cột là 400C. Các carotenoid được định lượng ở 
bước sóng 450nm đối với lutein, zeaxanthin, α-carotene, β-carotene và ở 476nm 
đối với lycopene. 

3.3. Chuẩn bị dung dịch chuẩn 

Lutein, α-carotene, β-carotene được hòa tan trong chloroform và thêm 
hexane (tỷ lệ 1:9) đến vạch định mức. Zeaxanthin và lycopene được hòa tan 
trong chloroform. Trừ lycopene, tất cả các dung dịch chuẩn được bảo quản trong 
lọ kín sẫm màu ở -200C. Để tránh sự phân hủy, lycopene được chia vào các lọ 
nhỏ mỗi lọ 1ml, thổi khô bằng nitơ và đóng kín, bảo quản ở -200C. Khi dùng, 
hòa tan lại bằng chloroform. Trước khi đo lại độ hấp thụ, các lọ chuẩn được để ở 
nhiệt độ phòng và một lượng dung dịch của mỗi chất được thổi khô bằng nitơ và 
hòa tan lại bằng dung môi thích hợp rồi đo trên máy quang phổ hấp thụ Specord 
40 có bộ phận quét bước sóng. Nồng độ của các dung dịch chuẩn được tính toán 
lại dựa vào các hệ số hấp thụ riêng, thể hiện ở bảng 1. 

 



Bảng 1. Hệ số hấp thụ riêng của các carotenoid 

 Dung môi λ (nm) E1%
1cm EmM

1cm Phân tử 
lượng 

Lutein Ethanol 445 2550 145.1 569 
Zeaxanthin Hexane 451 2480 141.1 569 
Lycopene Hexane 472 3450 185.3 537 
α-carotene Hexane 444 2800 150.3 537 

β-carotene Hexane 450 2560 137.4 537 

Các dung dịch chuẩn làm việc có nồng độ từ 0.01µg/ml được pha từ dung 
dịch gốc bằng cách thổi khô bằng nitơ và pha loãng bằng pha động. Hỗn hợp 
chuẩn các carotenoid được chuẩn bị trong pha động từ các chuẩn đơn carotenoid. 

3.4. Chuẩn bị mẫu rau, quả 

Các mẫu rau gồm rau muống, rau ngót, cà chua, cà rốt, ớt vàng và các mẫu 
quả là cam, quýt, mận, đu đủ và dưa hấu được rửa sạch, lấy phần ăn được và xay 
đều bằng máy xay mẫu ướt. Mẫu đồng nhất được bảo quản trong các lọ 
polyethylene ở -200C đến khi phân tích. 

3.5.  Phương pháp chiết xuất carotenoid 

Hai phương pháp chiết xuất carotenoid đã được áp dụng là phương pháp của 
Hart và Scott (22) và phương pháp tiêu chuẩn theo AOAC (24). Phương pháp 
chiết xuất và định lượng các carotenoid theo Hart và Scott được tóm tắt như hình 
1. Phương pháp chiết xuất và phân tích theo phương pháp tiêu chuẩn của AOAC 
được tóm tắt như hình 2. Nhiều nghiên cứu trước đây (29) đã khuyến cáo không 
nên dùng phương pháp thủy phân khi phân tích carotenoid để tránh sự phân hủy 
hoặc thay đổi cấu trúc các carotenoid. Trong đề tài này, để so sánh sự khác nhau 
trước và sau giai đoạn thủy phân, các mẫu quả và mẫu ớt được thủy phân theo 
phương pháp của Hart và Scott để xác định các carotenoid nhóm xanthophyll, 
như hình 3. 

3.6.  Phương pháp định tính và định lượng các carotenoid 

Sau khi chiết xuất, các mẫu dịch chiết được phân tích trên các hệ thống sắc 
ký lỏng với detector PDA và UV-VIS. Các carotenoid được xác định bằng cách 
so sánh thời gian lưu với các chất chuẩn tương ứng, đồng thời dựa vào các phổ tử 
ngoại 3 chiều của các chất trên detector PDA. Hàm lượng từng loại carotenoid 
được tính toán dựa vào diện tích peak và đường chuẩn tương ứng. 

 



Hình 1: Quy trình chiết xuất carotenoids theo phương pháp của Hart và Scott 

Gộp dịch chiết ether 

+ 50ml ether dầu hỏa chứa 1% BHT 
+ 50ml NaCl 10% 

Lọc chân không

+ 1g MgCO3

+ 50ml THF:MeOH (1:1) 

Chiết trong 1 phút bằng máy nghiền tốc độ cao

Dịch chiết THF:MeOH
(bình gạn) 

Tráng rửa và chiết 
lại  2 lần x 50ml 
THF:MeOH Gộp dịch chiết 

Lắc kỹ Lớp THF:MeOH 

Lớp ether

Chiết lại  2 lần x 
50ml ether 

Cô quay chân không đến khô

Hòa tan và điều chỉnh bằng dichlormethan tới 10ml

Pha loãng bằng pha động với tỷ lệ thích hợp và bơm vào HPLC 

Bã 

Mẫu rau, quả (10g)

 



Hình 2: Quy trình chiết xuất carotenoid theo AOAC 

 

Bỏ lớp nước

Gộp dịch chiết Bỏ bã 

Chiết lại 2 lần x 35 ml ethanol:ether dầu hỏa

Chiết bằng máy xay tốc độ cao trong 5 phút

+ 0.05 g MgCO3

+ 35 ml ethanol:ether dầu hỏa (4:3) 

Lọc chân không

Rửa bã 2 lần x 12.5 ml ethanol 

Rửa bã 2 lần x 12.5 ml ether

Rửa 2 lần x 50 ml NaCl 10%, 
3 lần x 50ml H2O 

Dịch chiết carotenoid

Cô quay chân không ở 400C
Hòa tan cặn trong 2 ml chloroform và định mức 
vừa đủ 10ml với dung môi pha động 
Lọc qua màng lọc 0.45µm 

Bơm 50µl vào HPLC

Lọc

Lọc

Lọc

Mẫu rau, quả (2g)

 



Hình 3. Giai đoạn thủy phân dịch chiết (đối với các mẫu quả và ớt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.  Tính toán kết quả 

Bỏ lớp nước

Gộp dịch chiết ether

Chiết lại 2 lần x 20ml ether dầu hỏa 

Thủy phân 1h trong chỗ tối ở nhiệt độ phòng

+ 4 ml KOH 10%/ methanol 

Thêm 20ml NaCl 10% và chiết bằng 20ml ether dầu hỏa 

Rửa bằng nước đến trung tính

Dịch chiết carotenoid

Cô quay chân không ở 350C
Hòa tan cặn trong 2 ml dichlormethane và định 
mức vừa đủ 10ml với dung môi pha động 
Lọc qua màng lọc 0.45µm 

Pha loãng với tỷ lệ thích hợp và bơm vào HPLC 

4ml dịch chiết dichlormethane

Hàm lượng các carotenoids trong rau, quả được tính toán theo công thức sau: 

         AmÉu x Cstd x D 
X (µg/100g) =              x 100 
              Astd x m 
trong đó:  Amẫu là diện tích peak của từng carotenoid trên sắc đồ phân tích 
  Astd là diện tích peak của chuẩn carotenoid trên sắc đồ mẫu chuẩn 
  Cstd là nồng độ chuẩn carotenoid 
  D là hệ số pha loãng  
  m là lượng mẫu cân khi chiết xuất 

4. Kết quả và bàn luận 

4.1.  Khảo sát các điều kiện phân tích 

4.1.1. Các điều kiện chiết xuất carotenoid 

Hai phương pháp chiết xuất carotenoid đã được áp dụng đối với các mẫu 
rau, quả. Cả phương pháp của Hart và Scott (hình 1) và phương pháp theo AOAC 
(hình 2) đều có khả năng chiết hoàn toàn các carotenoid sau 3 lần chiết xuất 
bằng các hỗn hợp dung môi tương ứng. Việc thêm MgCO3 giúp cho dung môi 
chiết xuất thấm sâu vào mẫu và hòa tan carotenoid. Tuy nhiên, do độc tính cao 
của dung môi tetrahydrofuran nên phương pháp chiết xuất theo AOAC, sử dụng 

 



hỗn hợp ethanol:ether dầu hỏa được chọn áp dụng để phân tích đối với các mẫu 
rau và quả. 

4.1.2. Khảo sát các điều kiện phân tích trên sắc ký lỏng 

Nhiều loại pha động đã được sử dụng để khảo sát khả năng tách các 
carotenoid như methanol:THF (50:50); methanol:THF (95:5); 
acetonitrile:methanol (chứa 50mM ammonium acetate):dichlormethane:H2O 
(70:15:10:5); nhưng kết quả khảo sát đã cho thấy pha động acetonitrile:methanol 
(chứa 50mM ammonium acetate):dichlormethane (75:20:5) (theo Hart và Scott) 
có khả năng tách tốt nhất đối với các carotenoid trên các cột sắc ký hiện có, nhất 
là khả năng tách tốt α-carotene,  β-carotene và đồng phân 9-cis β-carotene. 

Hai loại cột là Symmetry C18 và Symmetry Shield RP-18 đã được dùng để 
khảo sát khả năng tách các carotenoid. Kết quả cho thấy cột Symmetry C18 có 
khả năng tách tốt hơn và cho các peak ít bị doãng hơn. Tuy nhiên, các loại cột 
này đều không tách được lutein ra khỏi zeaxanthin (hình 4 và 5). Đây là hai 
carotenoid nhóm xanthophyll có cấu trúc khá giống nhau. Điều này cũng phù 
hợp với các nghiên cứu trước đây trên các cột monome C18 và sử dụng một pha 
động tương tự là acetonitrile:methanol:dichlormethane (70:20:10) [1]. Để tách 
tốt các carotenoid có cấu trúc giống nhau như trên cũng như các đồng phân, hiện 
nay trên thế giới thường sử dụng loại cột polyme C18 (chẳng hạn cột Vydac 
201TP54 [22]) hoặc loại cột tốt nhất hiện nay là cột polyme C30 [1]. 

Hình 4. Sắc đồ hỗn hợp chuẩn carotenoids: Lutein/zeaxanthin (3.008), lycopene 
(11.171), α-carotene (18.488) và β-carotene (19.801). Pha động: acetonitrile:methanol 
(chứa 50mM ammonium acetate):dichlormethane (75:20:5). Tốc độ dòng 1ml/phút, 
UV 450nm. 

 

 



Hình 5. Sắc đồ chuẩn lutein (5a), tR=2.980 và zeaxanthin (5b), tR=3.009. Pha động: 
acetonitrile:methanol (chứa 50mM ammonium acetate):dichlormethane (75:20:5). Tốc 
độ dòng 1ml/phót, UV 450nm. 

   

ảnh hưởng của nhiệt độ đối với quá trình phân tích cũng được khảo sát. ở 
nhiệt độ 25-300C, sự phân giải các peak được cải thiện một phần, tuy nhiên 
không đáng kể trên loại cột sắc ký hiện có. Mặt khác, theo các nghiên cứu trước 
đây [1], đối với cột C18 thông thường phải hạ nhiệt độ buồng cột xuống dưới 
nhiệt độ phòng (chẳng hạn 130C) mới có khả năng tách lutein và zeaxanthin khỏi 
nhau. Tuy nhiên điều này là khó áp dụng đối với các hệ thống sắc ký hiện có. 
Tại 400C, độ phân giải giữa α-carotene và β-carotene là tương đương so với tại 
250C. Do đó nhiệt độ buồng cột trong phân tích các carotenoid được chọn là 
400C nhằm rút ngắn thời gian phân tích. 

4.2.  Đánh giá phương pháp phân tích  

4.2.1. Khoảng tuyến tính 

Khoảng tuyến tính của phương pháp phân tích là khoảng nồng độ của từng 
carotenoid cho phép tính toán kết quả dựa vào phương trình hồi quy tuyến tính y 
= ax + b (trong đó y là diện tích hoặc chiều cao pic, x là nồng độ carotenoid). 
Kết quả khảo sát koảng tuyến tính của từng carotenoid được thể hiện ở bảng 2. 

4.2.2. Độ thu hồi và độ lặp lại của phương pháp 

Các chuẩn carotenoid được nạp vào mẫu cà rốt và độ thu hồi trung bình được 
tính toán thể hiện ở bảng 2. Do lutein và zeaxanthin chưa tách được khỏi nhau 
trong phương pháp sắc ký lỏng đã khảo sát nên nghiên cứu này chưa đánh giá 
được độ thu hồi của 2 carotenoid này. Các chuẩn lycopene, α-carotene và β-
carotene được nạp vào mẫu cà rốt với nồng độ tương ứng là 0.235 µg/ml, 0.317 
µg/ml và 0.634 µg/ml. Kết quả độ thu hồi là giá trị trung bình của 3 phép phân 
tích song song (n=3). 

 



Bảng 2. Kết quả khảo sát giới hạn phát hiện, khoảng tuyến tính, độ lặp lại và độ 
thu hồi đối với các carotenoid. 

 Lutein Zeaxanthin Lycopene α-carotene β-carotene

Giới hạn phát hiện 
(µg/ml) 

0.005 0.005 0.016 0.007 0.01 

Khoảng tuyến tÝnh 
(µg/ml), r=0.995-
0.999 

0.02-3.0 0.02-3.0 0.03-2.0 0.02-3.5 0.02-4.0 

Độ thu hồi 

(%), n=3 

  81.2 

(0.235 
µg/ml) 

89.5 

(0.317 
µg/ml) 

91.3 

(0.634 
µg/ml) 

Độ lặp lại (%CV), 
n=5 

  7.8 6.8 5.7 

4.3.  Kết quả phân tích trên các mẫu rau, quả 

Bảng 3 thể hiện hàm lượng trung bình các carotenoid trong mẫu trước giai 
đoạn thủy phân (n=6). Trong 10 loại rau, quả đã phân tích, hàm lượng lutein cao 
nhất ở rau ngót, lycopene có nhiều nhất ở cà chua và dưa hấu, α-carotene có 
nhiều nhất trong cà rốt và ớt vàng, và β-carotene có hàm lượng cao nhất trong 
rau ngót và cà rốt. 

Hình 6. Sắc đồ các carotenoid trong mẫu rau ngót. Pha động: acetonitrile:methanol 
(chứa 50mM ammonium acetate):dichlormethane (75:20:5). Tốc độ dòng 1ml/phút, 
UV 450nm. 

 

 



Bảng 3. Hàm lượng trung bình (n=6) các carotenoid trong rau và quả trước khi thủy 
phân (µg/100g mẫu tươi) 

 Lutein Lycopene α-carotene β-carotene 

Rau muèng 867.9   1531.0 

Rau ngãt 5419.3  572.9 6810.1 

Cà chua 27.4 2750.0  647.8 

Cà rốt 93.8  3036.0 6597.1 

ớt vàng 120.5  3270.6 3606.7 

Đu đủ 4.0 9.5 48.1 265.2 

Dưa hấu 13.0 2000.5  402.7 

Cam  12.0 29.1 

Quýt  21.4 43.0 

Mận 39.2 62.8 1633.1 

 

Hình 7. Sắc đồ các carotenoid trong mẫu mận. Pha động: acetonitrile:methanol (chứa 
50mM ammonium acetate):dichlormethane (75:20:5). Tốc độ dòng 1ml/phót, UV 
450nm. 

 

Trong các loại quả, các xanthophyll như lutein và zeaxanthin ở dạng ester 
với acid béo (carotenol ester). Thủy phân là một cách hiệu quả để loại bỏ các 
chlorophyll và các chất béo không mong muốn do các chất này có thể ảnh hưởng 
đến quá trình phân tích và làm giảm tuổi thọ cột sắc ký lỏng [1]. Việc thủy phân 
các carotenol ester sẽ đơn giản hóa quá trình phân tách, định tính và định lượng 
các carotenoid do các ester khó tách khỏi nhau hơn và khó tách khỏi các chất 
béo trong mẫu. Trong nghiên cứu này, quá trình thủy phân cũng được rút ngắn 
(trong 1 giờ) để hạn chế sự phân hủy các carotenoid. Hàm lượng các carotenoid 
trong ớt vàng và 5 loại quả được thể hiện trong bảng 4. So sánh hàm lượng các 
carotenoid trong các mẫu này khi thủy phân và không thủy phân (bảng 5) thấy 

 



rằng hàm lượng lutein tăng lên như ở dưa hấu và mận. So sánh diện tích peak 
lutein/zeaxanthin ở các mẫu ớt vàng, đu đủ, cam và quýt cũng thấy đáp ứng cao 
hơn hẳn so với các mẫu không được thủy phân tương ứng (hình 7,8). Điều đó cho 
thấy để định lượng một số xanthophyll như lutein và zeaxanthin cần thiết phải 
thực hiện giai đoạn thủy phân, đồng thời các điều kiện tủy phân cần được khảo 
sát thêm nhằm đạt được độ thu hồi cao nhất. Tuy nhiên do lutein và zeaxanthin 
bị lẫn vào nhau nên việc định lượng không thực hiện được ở các loại quả có chứa 
cả hai loại carotenoid này. Trong khi đó hàm lượng các carotenoid nhóm 
hydrocarbon như lycopene, α-carotene, và β-carotene lại giảm đi. Mặc dù số 
lượng mẫu thủy phân được khảo sát chưa nhiều nhưng có thể thấy quá trình thủy 
phân đồng thời có thể làm phân hủy các carotenoid nhóm này do chúng rất dễ bị 
oxy hóa dưới tác động của môi trường kiềm, ánh sáng và không khí. Đặc biệt 
hàm lượng lycopene giảm tới gần 60% ở mẫu dưa hấu sau khi thủy phân. So 
sánh với một số nghiên cứu trước đây như của Hart và Scott thấy rằng hàm lượng 
hầu hết các carotenoid đều tăng lên sau giai đoạn thủy phân. Điều đó cho thấy 
quá trình phân tích cũng như giai đoạn thủy phân cần được tiến hành trong điều 
kiện nghiêm ngặt như sục khí nitơ vào mẫu, thêm các chất chống oxy hóa để hạn 
chế sự phân hủy các carotenoid. 

Bảng 4. Hàm lượng trung bình (n=6) các carotenoid trong rau và quả sau khi thủy phân 
(µg/100g mẫu tươi) 

 Lutein Lycopene α-carotene β-carotene 

ớt vàng   2804.6 3219.8 

Đu đủ  6.9  209.2 

Dưa hấu 27.6 463.0  322.7 

Cam  15.5 30.4 

Quýt  12.9 30.3 

Mận 327.1 35.3 1403.9 

Bảng 5. So sánh hàm lượng carotenoid trong ớt và các loại quả trước và sau khi thủy 
phân (µg/100g mẫu tươi) 

Lutein Lycopene α-carotene β-carotene  

Trước 
TP Sau TP Trước TP Sau TP Trước 

TP Sau TP Trước 
TP Sau TP 

ớt vàng  3270.6 2804.6 3606.7 3219.8

Đu đủ  48.1 0 265.2 209.2

Dưa 
hấu 

13.0 27.6 2000.5 687.5  402.7 322.7

Cam  12.0 15.5 29.1 30.4

Quýt  21.4 12.9 43.0 30.3

Mận 39.2 327.1 62.8 35.3 1633.1 1403.9

 

 



Hình 8. Sắc đồ các carotenoid trong mẫu mận sau khi thủy phân. Pha động: 
acetonitrile:methanol (chứa 50mM ammonium acetate):dichlormethane (75:20:5). Tốc 
độ dòng 1ml/phót, UV 450nm. 

 

5. kết luận  
5.1. Kết quả nghiên cứu đã lựa chọn được các điều kiện phân tích phù hợp để 

định lượng các carotenoid trong rau, quả như sau: 

- Quy trình chiết carotenoid sử dụng hỗn hợp ethanol/petroleum ether theo 
AOAC 43.014 (1984).  

- Cột sắc ký: Symmetry C18 hoặc Symmetry Shield RP18 150mm x 4,6mm. 

- Pha động: Acetonitrile:Methanol (chứa 50mM ammonium acetate): 
Dichlormethane (75:20:5) 

- Tốc độ dòng: 1ml/ phút; nhiệt độ buồng cột là 400C 

- Detector: UV tại 476nm đối với lycopene, và tại 450nm đối với các carotenoid 
còn lại, hoặc detector PDA tại 450nm. 

o Để định lượng các carotenoid nhóm hydrocarbon (lycopene, α-carotene, β-
carotene) có thể dùng các cột sắc ký pha ngược (C18) thông thường và 
không áp dụng giai đoạn thủy phân.  

o Để tách định lượng các xanthophyll như lutein, zeaxanthin cần sử dụng các 
loại cột tách đặc hiệu hơn như các loại cột polyme C18 và C30 và cần thiết 
phải thủy phân mẫu để chuyển carotenol ester thành dạng tự do. 

5.2.  Hàm lượng các carotenoid trong rau, quả 

Hàm lượng các carotenoid chính trong một số rau, quả đã được xác định như 
sau:  

 



- Lutein có nhiều trong các loại rau như rau ngót (5419,3 µg%), rau muống 
(867,9 µg%), có ít hơn trong một số loại quả như mận (327,1 µg%) và 
dưa hấu (27,6 µg%).  

- Lycopene có nhiều nhất trong cà chua (2750,0 µg%) và dưa hấu (2000,5 
µg%).  

- α-carotene có hàm lượng cao nhất trong ớt vàng (3270,6 µg%), cà rốt 
(3036,0 µg%) và rau ngót (572,9 µg%).  

- β-carotene có nhiều trong rau như cà rốt (6597,1 µg%), rau ngót (6810,1 
µg%), ớt vàng (3606,7 µg%), rau muống (1531,0 µg%) và cà chua (647,8 
µg%), có ít hơn trong quả như mận (1633,1 µg%) và dưa hấu (402,7 
µg%).  

Các kết quả phân tích sẽ được tập hợp và theo dõi đánh giá trong các nghiên cứu 
tiếp theo nhằm xây dựng thành cơ sở dữ liệu để cập nhật vào bảng thành phần 
thực phẩm Việt Nam. 

6. khuyến nghị 

Để xây dựng một cơ sở dữ liệu các carotenoid trong thực phẩm Việt Nam, 
cần thiết phải mở rộng nghiên cứu này trên nhiều đối tượng rau, quả và các thực 
phẩm thông dụng. Bên cạnh cập nhật số liệu và phát triển Bảng thành phần dinh 
dưỡng thực phẩm, cơ sở dữ liệu này sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng của người tiêu 
dùng và các nhà khoa học dinh dưỡng. 
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